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t i ê u   c h u È n   Q u ố c   g I a                                  TCVN 7694  : 2007 
 

Xuất bản lần 1 
 

 

 

 

Dao phay lăn răng kiểu trục vít liền khối có khoá h.m 

hoặc r.nh then dọc trục, mô đun từ 0,5 đến 40 -  

Kích thước danh nghĩa  

Solid (monobloc) gear hobs with tenon drive or axial keyway, 0,5 to 40 module – 

Nominal dimensions  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Phạm vi áp dụng 

Tiêu chuẩn này quy ñịnh các kích thước danh nghĩa của dao phay lăn răng kiểu trục vít liền khối thông 

dụng, có khoá hãm hoặc rãnh then dọc trục, mô ñun từ 0,5 ñến 40. 

Các dao phay này dùng ñể chế tạo các bánh răng phù hợp với TCVN 7584 và có góc áp lực 200 phù 

hợp với TCVN 7585. 

Chó thÝch: Các dao phay này ñược chế tạo từ một khối vật liệu, khác hẳn với các loại dao phay có các lưỡi cắt 

ñược ghép. 

2 Tài liệu viện dẫn 

Trong tiêu chuẩn có viện dẫn các tài liệu sau. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng 

bản dưới đây. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao 

gồm cả các sửa đổi. 

TCVN 7585 : 2006 (ISO 53 -1998) Bánh răng trụ - Prôfin răng tiêu chuẩn của thanh răng cơ sở. 

TCVN 7584:2006 (ISO 54:1996) Bánh răng trụ trong công nghiệp và công nghiệp nặng –  Mô đun. 

ISO 240: 1994, Milling cutters - Interchangeability dimensions for cutter arbors or cutter mandrels (Dao 

phay – Kích thước ñổi lẫn cho các trục kẹp). 

ISO 2768-1:1989, General tolerances ― Part 1: Tolerances for linear and angular dimensions without 

individual tolerance indications (Dung sai chung – Phần 1: Dung sai kích thước thẳng và kích thước góc 

không có chỉ dẫn dung sai riêng). 

ISO 2780: 2006, Milling cutters with tenon drive - Interchangeability dimensions for cutter arbors -

Metric series (Dao phay có khoá hãm - Kích thước ñổi lẫn cho các trục kẹp - Các dãy theo hệ mét). 

3 Kích thước danh nghĩa 

Các kích thước danh nghĩa ñược chỉ ra ở Hình1 và cho trong Bảng 1 và Bảng 2. 
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a)  Các kích thước của dao phay lăn răng có khoá h.m 

 

b)  Các kích thước của dao phay lăn răng có r.nh then  

Chú dẫn: 

φ D1 Đường kính dao phay lăn răng (mm)  

φ D Đường kính ngoài dao phay lăn răng (mm)  

φ d  Đường kính lỗ (mm)  

 L  Chiều dài chung của dao phay lăn răng có khoá hãm 

L0  Chiều dài chung của dao phay lăn răng có rãnh then 

c   Chiều dài nhỏ nhất của moay ¬ 

chú thích: Kích thước khoá hãm quy định trong ISO 240 và Kích thước rãnh then quy định trong ISO 2780

Hình 1 – Kích thước dao phay lăn răng 
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                  Bảng 1 – Kích thước danh nghĩa của dao phay bánh răng kiểu trục vít 

 

 

Đường 
kính 

moay ¬ 
Chiều 

dài 
chung 

Đường 
kính 

ngoài 

Đường 
kính lỗ 

Mô đun,m 

D.y Chiều 
dài 

chung 

 Chiều 
dài 

Moay ¬  

Số 
 kiểu  
rãnh 

 a   Dung sai đường kính D, L và L0—phải cho trong ISO 2768 – 1 
 b    Kiểu được  định ra dựa  trên các kích thước lỗ 

§
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Tham chiếu 

Kiểu b 
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Bảng 2 – Đường kính danh nghĩa của dao phay bánh răng kiểu trục vít 

 

Tham chiếu 

Đường 
kính moay 

¬ 
Chiều 

dài 
chung 

Đường 
kính 

ngoài 

Đường 
kính lỗ 

Mô đun,m 

D.y Chiều 
dài 

chung 

 Chiều 
dài 

Moay ¬  

Số 
 kiểu  
rãnh 

 a   Dung sai đường kính D, L và L0 _phải cho trong ISO 2768 – 1 
 b    Kiểu được  định ra dựa  trên các kích thước lỗ 
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Phụ lục A 

(tham khảo) 

Dao phay lăn răng nhiều ren 
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2 và 3 

Số ren , z0 

Đường kính 
ngoài  a,b 

Đường kính 
lỗ 

Mô đun,m 

D.y 

Đường kính 
ngoài 

Đường kính 
 lỗ Đường kính 

ngoài 

Kiểu 
 c  

§
ường kính do nhà sản xuất quyết định 

Đường 
kính moay 

¬ 

Đường kính 
ngoài 

Đường kính 
lỗ 

Bảng A.1 - Đường kính ngoài và góc nghiêng của dao phay lăn răng (nhiều ren) 

Góc 
nghiêng a,b 

Góc 
nghiêng a,b 

Toàn bộ 
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2 và 3 

Số ren , z0 

Đường kính 
ngoài  a,b 

Đường kính 
lỗ 

Mô đun,m 

D.y 

Đường kính 
ngoài 

Đường kính 
 lỗ 

Đường kính 
ngoài 

Kiểu 
 c  

§
ường kính do  

nhà sản 
xuất quyết định 

Đường 
kính moay 

¬ 

Đường kính 
ngoài 

Đường kính 
lỗ 

Bảng A.1 – (Tiếp theo) 

Góc 
nghiêng a,b 

Góc 
nghiêng a,b 

Toàn bộ 

   
     a   Rãnh dọc trục cho phép nghiêng tới 600- 
    b    Góc nghiêng của dao được tính theo công thức :   Sin δ0 = (m X z0_) / (D – 2h0) 

   

 

Trong đó  
      
         Góc nghiêng của dao 
    m    mô đun 
     Z0    số vòng ren trên dao phay bánh răng kiểu trục vít 
     D    đường kính ngoài của dao phay bánh răng kiểu trục vít 
    ha0   chiều cao đỉnh răng của dao phay bánh răng kiểu trục vít (phù hợp với TCVN 7585) 
 
     c   Kiểu được phân dựa trên cơ sở đường kính lỗ 
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Bảng A.1 - Đường kính ngoài và góc nghiêng của dao phay lăn răng (nhiều ren) 

§
ường kính do nhà sản xuất quyết định 

Đường 
kính 

moay ¬ 

Số ren z0 

Góc 
nghiêng 

Đường 
kính 

ngoài 

Đường 
kính lỗ 

Số rãnh 
lớn nhất a 

Số rãnh 
lớn nhất a 

Đường 
kính 
 lỗ 

Mô đun,m 

Dãy 

Đường 
kính 

ngoài 

 

Đường 
kính 
 lỗ  

Đường 
kính 

ngoài 

Góc 
nghiêng 

Số rãnh 
lớn nhất a 

Góc 
nghiêng 

Đường 
kính 

ngoài 

 

Đường 
kính 
 lỗ  

Góc 
nghiêng 

Số rãnh 
lớn nhất a 

Toàn bộ 
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     a   Rãnh dọc trục cho phép nghiêng tới 600- 
    b    Góc nghiêng của dao được tính theo công thức :   Sin δ0 = (m X z0_) / (D – 2h0) 
    
      
        Góc nghiêng của dao 
    m    mô đun 
     Z0    số vòng ren trên dao phay bánh răng kiểu trục vít 
     D    đường kính ngoài của dao phay bánh răng kiểu trục vít 
    ha0   chiều cao đỉnh răng của dao phay bánh răng kiểu trục vít (phù hợp với TCVN 7585) 
 
     c   Kiểu được phân dựa trên cơ sở đường kính lỗ 

Trong đó 

Đường 
kính 

moay ¬ 

Số ren z0 

Góc 
nghiêng 

Đường 
kính 

ngoài 

Đường 
kính lỗ 

Số rãnh 
lớn nhất a 

Số rãnh 
lớn nhất a 

Đường 
kính 
 lỗ 

Bảng A.1 - (kết thúc) 

Mô đun,m 

Dãy 

Đường 
kính 

ngoài 

Đường 
kính 
 lỗ 

Đường 
kính 

ngoài 

Góc 
nghiêng 

Số rãnh 
lớn nhất a 

Góc 
nghiêng 

§
ường kính do nhà sản xuất  

quyết định 

Toàn bộ 
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Bảng A.2 - Đường kính ngoài và góc nghiêng của dao phay lăn răng(nhiều-ren) 

Đường 
kính 

moay ¬ 

Số ren z0 

Góc 
nghiêng 

Đường 
kính 

ngoài 

Đường 
kính lỗ 

Số rãnh 
lớn nhất a 

Số rãnh 
lớn nhất a 

Đường 
kính 
 lỗ 

Mô đun,m 

D.y 

Đường 
kính 

ngoài 

Đường 
kính 
 lỗ 

Đường 
kính 

ngoài 

Góc 
nghiêng 

Số rãnh 
lớn nhất a Góc 

nghiêng 

§
ường kính do nhà sản xuất quyết định 

Đường 
kính 

moay ¬ 

Đường 
kính 

ngoài 

Đường 
kính lỗ 

Góc 
nghiêng 

Toàn bộ 
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Bảng A.2 – (kết thúc) 

Đường 
kính 

moay ¬ 

Số ren z0 

Góc 
nghiêng 

Đường 
kính 

ngoài 

Đường 
kính lỗ 

Số rãnh 
lớn nhất a 

Số rãnh 
lớn nhất a 

Đường 
kính 
 lỗ 

Mô đun,m 

D.y 

Đường 
kính 

ngoài 

Đường 
kính 
 lỗ 

Đường 
kính 

ngoài 

Góc 
nghiêng 

Số rãnh 
lớn nhất a 

     §
ường kính do nhà sản xuất  

quyết định 

Góc 
nghiêng 

   
      
    a   Rãnh dọc trục cho phép nghiêng tới 600- 
    b    Góc nghiêng của dao được tính theo công thức :   Sin δ0 = (m X z0_) / (D – 2h0) 
     
 
      
 Góc nghiêng của dao 
    m    mô đun 
     Z0    số vòng ren trên dao phay bánh răng kiểu trục vít 
     D    đường kính ngoài của dao phay bánh răng kiểu trục vít 
    ha0   chiều cao đỉnh răng của dao phay bánh răng kiểu trục vít (phù hợp với TCVN 7585) 
 
     

Toàn bộ 

Trong đó 
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Thư mục tài liệu tham khảo 

 

[ ]1   TCVN 7677:2007 (ISO 701:1998)  Hệ thống ký hiệu quốc tế dùng cho bánh răng – Các ký hiệu   

về dữ liệu hình học 

[ ]2  ISO 839-2: 1977, Milling rnachine abors with 7/24 taper – Part 2: Accessories (Côn của máy phay 

độ côn 7/24- Phần 2: Phụ tùng ) 

[ ]3  ISO 1122 -1:1998  Vocabulary of gear terms - Part 1: Definitions related to geometry  (Thuật ngữ 

về bánh răng – Phần 1 - Các định nghĩa về hình học). 

[ ]4   ISO 4468: 1992, Gear hobs – Single start – Accuracy requirements. (Dao phay lăn r¨ng-mét đầu 

mối- Yêu cầu độ chính xác) 

 

________________________ 
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